
 

 

 

15 

Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển, 2003, XIII: 15 - 24 
 

NHỮNG ĐẶC TRƯNG XÓI LỞ - BỒI TỤ VÀ BIẾN ĐỔI ĐỊA HÌNH  
VÙNG CỬA ĐẠI (HỘI AN) QUA 2 NĂM 1999 – 2001 

 
Lê Phước Trình, Phạm Bá Trung, Nguyễn Hữu Sửu 

Viện Hải Dương Học (Nha Trang) 
 
 

TÓM TẮT Trong khoảng thời gian 2 năm (8/1999 – 9/2001) hiện tượng xói lở - bồi tụ và 
biến đổi địa hình vùng Cửa Đại đã xảy ra với cường độ lớn. Bờ bắc và bờ 
nam Cửa Đại, mỗi bên có một đoạn dài khoảng 1.000 m bị xói lở nghiêm 
trọng, biển lấn vào đất liền của hai xã Cẩm An và Duy Hải 150 m. Đồng 
thời mỗi bên cũng có những khu bồi tụ rất quan trọng. Đuôi doi cát thôn 
Phước Trạch (xã Cẩm An) được bồi thêm và kéo dài 140 m ép lòng sông hẹp 
lại từ 500 m còn 360 m. Khu bồi tụ mũi An Lương ở phía nam là lớn nhất, 
diện tích bồi lên đến 38,5 ha, mở rộng mũi ra xa khoảng 1.000 m. Lòng sông 
sâu hơn, phát triển xa ra khơi và dịch chuyển về phía nam. Luồng được khơi 
thông tiện lợi cho lưu thông ra vào cửa. Cửa sông dịch chuyển về phía nam 
khoảng           70 m/năm. Bức tranh thạch động lực 1999 - 2001 mang tính 
tiêu biểu cho sự biến động địa hình mạnh mẽ nhất đối với vùng Cửa Đại. 
Nguyên nhân chủ yếu là do tác động của trường sóng N được tạo nên bởi gió 
chính Bắc (trong bão và các đợt gió mùa mạnh) áp đảo các hướng gió khác. 
Lưu lượng nước sông trong lũ cũng đóng góp phần quan trọng tạo nên bức 
tranh toàn cảnh xói lở - bồi tụ và biến động địa hình vùng Cửa Đại, nhất là 
đối với lòng sông ở khu vực cửa. 
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ABTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

During two years (8/1999 – 9/2001) the coasts of Cam An (north of the river 
mouth) and Duy Hai (south of the river mouth) villages have been eroded 
intensively, each eroded area is characterized by 150 m and 1,000 m in size 
cross and along the coasts, respectively. In the same time, there are 
important accumulated areas in the northern Phuoc Trach and southern An 
Luong headlands. The first area has stretched the thin northern headland on 
140 m crossing into the downstream that makes the cross-section of the river 
mouth crowded from 500 m to 360 m. The second area is very large; the 
accumulated area of An Luong headland reaches to 38.5 ha. The deepest area 
of riverbed in the mouth has been enlarged to the offshore direction. The Cua 
Dai estuary has moved toward to the south with the speed of ~70 m/year in 
size. The above described lytho-dynamical picture of erosion-accumulation 
and topographic change in Cua Dai estuary is caused by the northern wave 
fields which basically happened in hurricanes and north-eastern monsoon 
intensifications, and by strong downstream in the periods of river flood.   
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I. MỞ ĐẦU  
 
 Cửa Đại là một cửa biển nổi tiếng 
trong lịch sử phát triển của nước ta, 
hiện tại nó vẫn giữ vai trò rất quan 
trọng đối với khu vực Miền Trung. Cửa 
Đại còn là tên sông ở đoạn cuối của 
sông Thu Bồn, một đoạn sông ngắn 
dưới 10 km mà người dân địa phương 
gọi là sông Cửa Đại, trên nhiều bản đồ 
cũng ghi như vậy. Trong bài này chúng 
tôi chỉ quan tâm đến xói lở - bồi tụ 
vùng cửa sông (river mouth) (Hình 1).  

Cửa sông là vùng giáp giới giữa 
sông và biển, về điều kiện tự nhiên nó 
thể hiện đặc tính của mối tương tác 
sông – biển – lục địa. Hệ quả của mối 
tương tác đó tại vùng Cửa Đại để lại 
nhiều đặc trưng về hình thái tức thời 
và về sự biến đổi nhanh chóng của địa 
hình bờ và đáy theo không gian và thời 
gian. Đó cũng chính là những nét đặc 
trưng của xói lở - bồi tụ vùng ven biển 
Miền Trung Việt Nam nói chung. 
Trong nghiên cứu này chúng tôi cố 
gắng làm sáng tỏ một số điểm về sự 
biến đổi địa hình bờ và đáy trong hai 
năm 1999 – 2001, thời kỳ mà động lực 
học xói lở -bồi tụ có tính chất tiêu biểu, 
sơ bộ phân tích các nguyên nhân cơ 
bản của những biến đổi đó.  

II. TƯ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

Từ năm 1997 đến năm 2000 đề 
tài khoa học cấp Nhà nước 
KHCN.06.08 đã đo đạc và lập 2 bản đồ 
địa hình khu vực Cửa Đại cho các năm 
1998 và 1999 (tháng 8), tỷ lệ 1/25.000, 
phép chiếu UTM [1, 3]. Địa hình bờ đo 
bằng máy định vị Fuso FGP – 722, các 
điểm đo cách nhau 20 m và được hiệu 
chỉnh theo các mốc chuẩn là cầu Cẩm 
Nam (Cẩm An), tòa thị chính Hội An, 
nhà thờ thị xã, cầu Câu Lâu. Địa hình 
đáy đo theo các mặt cắt ngang bờ cách 

nhau 1 km bằng máy Echo Sounder 
Model F-840 và máy định vị, có kiểm 
tra bằng dây dọi, số liệu độ sâu được 
hiệu chỉnh quy về mức “0” triều trạm 
Đà Nẵng. Năm 2001, dự án hợp tác 
KHCN giữa Viện Hải Dương Học (Nha 
Trang) và Viện Hải Dương Học Quốc 
Gia Ấn Độ (GOA) cũng đã đo đạc và 
lập một bản đồ tương tự 1. Các bản 
đồ riêng biệt đã cho thấy hình thái địa 
hình toàn vùng nghiên cứu ở từng thời 
điểm. Bằng phương pháp chồng ghép 
các bản đồ ta có thể khoanh vùng các 
khu vực xói lở hoặc bồi tụ bờ và đáy 
giữa hai thời điểm, trong bài này 
chúng tôi thực hiện việc chồng ghép 
hai bản đồ của năm 1999 (Hình 1) và 
2001 (Hình 2), phân tích đặc điểm biến 
đổi địa hình qua 2 năm đó (Hình 3). 
Phần phân tích nguyên nhân chỉ thực 
hiện một cách gián tiếp, chưa có những 
tính toán định lượng. 

III.  KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH  
1. Khái quát những đặc điểm địa 
hình vùng Cửa Đại 
  Về bờ biển:  Bờ biển ở đây là 
lấy đường mép nước đo được, có thể lưu 
ý đường bờ doi cát phía bắc cửa sông 
thuộc thôn Phước Trạch (xã Cẩm An) 
và đường bờ mũi An Lương phía nam 
cửa thuộc xã Duy Hải (Hình 1). Vào 
thời điểm tháng 8/1999, đường bờ doi 
cát kể từ thôn Phước Trạch xuống có 
hướng Bắc - Tây Bắc – Nam - Đông 
Nam, phần phía bắc doi cát hẹp chừng 
50 m nhưng phần phía nam thì phình 
rộng ra đến gần 500 m, ở đây đã có 
một khoảnh rừng phi lao khá tốt. Tiếp 
bên trong doi cát là ao nước sót dài, 
diện tích chừng 16 ha, độ sâu trũng ở 
giữa 1,5 – 2,0 m, ao nối liền với cửa 
sông bởi một lạch hẹp và nông. Sang 
đến thời điểm tháng 9/2001 tuy được 
phát triển kéo dài xuống phía nam lấn 
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cửa sông (Hình 2) nhưng bề rộng doi 
cát (phần phía nam) bị thu hẹp khá 
nhiều từ phía biển do xói lở mạnh, 
rừng phi lao bị xói mất phần ngoài, 
hướng đường bờ ở đây lúc này trở 
thành Bắc – Nam. Ao nước sót cũng bị 
thu hẹp diện tích bởi cát bắn từ ngoài 
vào, nhất là ở phần đỉnh ao.  

So với vị trí của doi cát phía bắc 
cửa thì mũi An Lương ở phía nam nhô 
xa hơn ra biển đến gần 1.000 m (năm 
1999 (Hình 1), hình thái mũi rất nhọn 
và rất khác với thời điểm tháng 
9/2001. Sau 2 năm mũi được bồi thêm 
nhiều làm cho đường mép nước nhô xa 
ra biển từ 600 m đến 1.000 m (Hình 2). 
Kiểu bồi tụ ở đây cũng đặc biệt, đó là 
sự hình thành một vành đai cát rất dài 
bao quanh một ao nước sót rộng trước 
mũi. Chiều cao trung bình vành đai 
~0,5 m, chiều rộng ~10 m, độ sâu ao 
nước sót chừng 0,3 m, giữa ao 0,5 m. 
Phía bắc vành đai, bờ và bãi ngập nước 
có độ dốc lớn, khoảng 15o – 20o, lùi vào 
trong cửa sông độ dốc bờ còn lớn hơn 
do bị lở và bào mòn. 
  Về bãi cạn: Bãi cạn ở đây là 
lấy địa hình đáy từ bờ ra đến độ sâu    
3 m. Ở thời điểm tháng 8/1999 phía 
bắc cửa sông có một vồng ngầm (bar) 
bao bọc bên ngoài doi cát thành một 
vòng cung kéo dài từ đầu đến cuối doi, 
độ sâu vồng dưới 1 m, vồng là nơi sóng 
đổ (break). Từ vồng ngầm vào bờ hình 
thành một đới sóng xỏa (surf zone) 
rộng 50 m, trong đới độ sâu 1 – 1,5 m 
và có vài hố trũng nhỏ (Hình 1). Từ 
vồng ngầm ra khơi là một bãi cạn 
rộng, nếu chỉ tính tới đường đẳng sâu 3 
m thì bãi này có dạng hình tam giác 
với đáy là đường bờ của doi cát và đỉnh 
ở cách xa đáy ~1.250 m hơi lệch về 
phía cửa sông. Đến thời điểm 2001, bãi 
cạn bị thu hẹp gần 2/3 diện tích, đường 
đẳng sâu 3 m lùi vào gần sát với vị trí 

vồng ngầm cũ, toàn bộ diện tích mà 
trước đây có độ sâu 1– 3 m nay trở 
thành độ sâu 2 – 4,5 m.  
 Nam cửa sông, tiếp giáp với mũi 
An Lương là một bãi cạn lớn hơn, 
đường đẳng sâu 3 m phát triển ra cách 
mép nước khoảng 1.000 m về phía 
đông – bắc, giữa bãi cũng tồn tại một 
vài hố sâu trên 3 m. Qua hai năm bãi 
cạn này có sự thay đổi phức tạp, phần 
lớn diện tích nông phía lòng sông bị 
mất đi do xói lở nhưng phần phía đông 
bãi lại được bồi dài ra khơi và xuống 
phía nam, xói và bồi xen kẽ nhau, đới 
sóng xỏa hình thành không rõ ràng. 
  Về lòng sông: Lòng sông ở đây 
là kể từ mặt cắt cửa sông ngoài cùng 
(qua mũi doi cát) trở vào. Lòng sông tại 
khu vực cửa có độ sâu 5 – 10 m là một 
dải dài nằm xiên theo hướng Tây – 
Tây Nam – Đông – Đông Bắc, ở trong 
cửa tàu thuyền qua lại thuận tiện. Tuy 
nhiên ở ngoài cửa, cách bờ chừng 1.500 
m, án ngữ một gờ nông ~ 3 m (bar) 
vòng phía trước lòng sông nối liền hai 
bãi cạn Bắc và Nam cửa (Hình 1). Gờ 
cát này thường thay đổi địa hình một 
cách nhanh chóng. Trong hai năm 1999 
– 2001 gờ cát đã bị phá hủy, nhưng 
theo lịch sử thì trước đó nó lại được bồi 
lên và chỉ cạn tới dưới 1 m, thậm chí 
nổi lên thành một cồn cát dài hàng 
kilômét tồn tại nhiều năm rồi sau biến 
mất, như cồn Áng trong những năm 80 
của thế kỷ trước 3. Gờ cát trước cửa 
sông là trở ngại lớn cho lưu thông và là 
mối quan tâm đáng kể của dân cư  
cũng như các nhà hoạt động khoa học 
và kinh tế - xã hội. 
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Hình 1: Bản đồ địa hình đáy khu vực Cửa Đại (8/1999) 
Bottom topography in Cua Dai (8/1999) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 2: Bản đồ địa hình đáy khu vực Cửa Đại (9/2001) 
Bottom topography in Cua Dai (9/2001) 

 
2. Thống kê và mô tả những khu 
vực xói lở - bồi tụ và biến đổi địa 
hình vùng Cửa Đại trong 2 năm 
1999 – 2001 

Bằng cách chồng ghép bản đồ và 
so sánh đặc trưng phân bố các yếu tố 
địa hình toàn khu vực nghiên cứu của 
hai thời điểm, về nguyên tắc, ta có thể 
đánh dấu được hết các đoạn bờ lở – bờ  

bồi hoặc khoanh vùng các khu đáy biển 
có mài mòn – tích tụ, xác định giá trị 
đại lượng các đặc trưng tương ứng. 
Song trong bài này, đối với địa hình 
đáy chúng tôi chỉ ấn định khu vực biến 
động từ độ sâu 3 m trở vào, tức là 
khoanh vùng khu vực chuyển dịch vị trí 
của đường đẳng sâu 3 m qua hai thời 
điểm 8/1999 và 9/2001, xác định diện 
tích xói - bồi. Ý tưởng đó dựa trên giả 
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thiết cho rằng từ độ sâu 3 m độ cao 
sóng cực đại (~2,0 m) bắt đầu đổ 
(break) gây ảnh hưởng trực tiếp lên 
nền đáy. Ngoài ra, làm như vậy sẽ 
thuận lợi hơn trong nghiên cứu đặc 
điểm các khu xói - bồi giới hạn trong 
khu vực hẹp của vùng cửa sông, trong 

nhận định về mối quan hệ thủy và 
thạch động lực của các quá trình ấy. 
Một số khu xói hoặc bồi chi tiết khác 
cũng đã được đánh dấu để phân tích. 
Sơ đồ xói lở - bồi tụ Cửa Đại trong 
vòng 2 năm 1999 – 2001 được trình 
bày trên hình 3.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 3: Sơ đồ xói lở – bồi tụ vùng Cửa Đại (Hội An) 1999-2001 
Erosion – accumulation in Cua Dai (Hoi An) in 1999-2001 

 
  Xói lở và bồi tụ bờ biển: Xói 

và bồi mạnh nhất xảy ra ở hai mũi hai 
bên bờ Bắc và Nam cửa sông. Mỗi mũi 
có một đoạn bờ khá dài bị xói lở, đó là 
bờ doi cát thôn Phước Trạch (ký hiệu 
X1 trên hình 3, ký hiệu X là vùng xói) 
và bờ sông phía nam thuộc xã Duy Hải 
(X2). Đồng thời mỗi mũi cũng được bồi 
tụ mạnh, đó là vùng bồi cuối doi cát 
phía bắc (B1, ký hiệu B là vùng bồi) và 
vùng bồi mũi An Lương (B2).  

Bờ đông doi cát bắc Cửa Đại lở từ 
thôn Phước Trạch đến bờ sông, dài 
1.000 m (X1), trong đó đoạn gần sông 
lở mạnh nhất, đường bờ lùi vào trong 
đến 140 m làm mất phần bãi và một 
phần rừng phi lao cuối doi. Nối liền với 
đoạn  

lở đó là đoạn bờ bồi B1 kéo dài doi cát 
xuống phía nam 140 m làm thành một 
mũi nhọn xuyên ngang dòng sông, ép 
luồng chảy hẹp lại. Tuy diện tích bồi 
nhỏ so với diện tích lở (~1,75 ha) 
nhưng phần lớn vật liệu bồi (lấy từ 
đoạn bờ lở) đã lấp hố trũng sâu           
9 – 10 m ở cửa sông, nâng diện tích bồi 
lên cao khỏi mặt nước 0,5 m. Do ảnh 
hưởng của mũi cát bồi B1 luồng chảy 
mạnh tại cửa lệch hướng tạo nên hình 
thái xói đáy sông về phía nam (so hình 
2 với hình 1), góp phần gây lở bờ 
mạnh ở khu X2 (Hình 3). 
 Phía nam, đoạn xói lở bờ sông X2 
dài 2.000 m, trong đó 1.000 m bên 
ngoài có vị thế trống trải hơn nên bị lở 
mạnh nhất, vị trí đường bờ lấn vào đất 
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của xã Duy Hải 150 m; còn nửa phần 
trong sông kín sóng nên xói lở yếu 
hơn. Nối liền với đoạn bờ lở mạnh là 
phần bồi mũi An Lương (B2) rất rộng, 
đến 38,5 ha, đường mép nước kéo ra xa 
gần 1.000 m, trong hai năm mức độ bồi 
như vậy là rất lớn. Cơ chế bồi - lấp ở 
đây tỏ ra dị thường ở chỗ, ban đầu 
hình thành một vành đai cát rất dài 
bao quanh bên ngoài, cách xa bờ mũi 
An Lương, trong vành đai đọng lại một 
ao nước sót khá rộng. Ban đầu ao sâu 
(liên tục của địa hình ven bờ), sau đó 
ao nông dần lên bởi cát do sóng quăng 
từ bên ngoài vào xuyên qua vành đai. 
Quá trình thủy -thạch động lực đó xuất 
hiện chủ yếu theo cơ chế tác động của 
sóng vỗ (blowing) tác động lên bậc 
sườn của địa hình đáy khu vực, ngoài 
ra có sự hỗ trợ đắc lực của dòng chảy 
cửa sông. 
   Xói mòn và tích tụ ở các bãi 
cạn ven bờ: Bãi cạn lớn phía bắc cửa 
sông bị xói mòn gần hết (X3), diện tích 
xói kể từ độ sâu 3,0 m trở vào khoảng 
70 ha. Qua 2 năm đường đẳng sâu 3 m 
đã dịch chuyển vào gần bờ ở vị trí suýt 
soát với đường 2 m cũ, đường 4 m cũng 
lấn vào bên trong khá xa so với vị trí 
đường 3 m cũ, có nghĩa là độ bào mòn 
đáy có thể lên tới 1,0 m. Độ sâu đáy 
của bãi ở thời điểm 9/2001 lên đến      
4 – 5 m, thuận lợi cho thuyền bè qua 
lại cửa sông. Trong đới sóng xỏa quá 
trình biến đổi địa hình phức tạp, đáy 
biển bị xói mòn ở hai khu: khu Bắc (X4) 
và khu Nam (X5), trong đó khu X5 bị 
xói rất mạnh gắn liền với quá trình lở 
bờ quyết liệt ở khu X1. Giữa X3, X4 và 
X5 là một dải có độ sâu đáy đều đặn 1 
– 2 m, bằng chỉ tiêu tạo đới sóng đổ 
(breaking zone) trong đó có khu bồi B3 

khỏa lấp hố trũng đã có từ trước.  
 Phía nam cửa sông, hiện tượng 
xói mòn đáy sông và đáy biển khá 

mạnh và phức tạp hơn. Một dải dài     
3 km từ sát mép sông thuộc xã Duy 
Hải ra đến quá vị trí gờ cát cũ trước 
cửa đã bị xói mòn rất mạnh (X6), từ độ 
sâu     1 – 2 m lên tới 3 – 4 m, trong 
đó gần 2/3 dải là xói lòng sông (bờ 
Nam) còn 1/3 bên ngoài là xói mòn bãi 
cạn trước mũi An Lương. Tổng diện 
tích xói mòn đáy trong dải này là 76,5 
ha. Tiếp giáp phía đông - nam dải xói 
mòn X6 là một khu bồi tụ B4 cũng lớn, 
diện tích          ~ 48,3 ha, kéo dài đến 
2 km theo hướng từ Đông - Bắc xuống 
Tây - Nam, tại đây tiếp giáp với khu 
bờ bồi mũi An Lương (B2). Giữa X6, B4 
và mũi An Lương là một khu vực địa 
hình đáy phức tạp, trong đó có khu bồi 
B5 khỏa lấp hố trũng cũ, có đới sóng đổ 
(sâu 1 – 2 m) hẹp và nằm sát bờ vành 
đai bồi của mũi. Về phía nam khu vực 
nghiên cứu hiện tượng xói mòn lại tiếp 
tục thể hiện mạnh, chủ yếu là khu xói 
mòn bãi cạn X7 và X8 (Hình 3). 
   Xói và bồi lòng sông: Lòng 
sông ở khu vực cửa đã có những biến 
đổi quan trọng với các nét nổi bật như 
sau. Trước tiên là dải bồi tụ B6 dài 
~750 m rộng ~200 m, dải này một mặt 
đã lấp hố trũng sâu nhất của cửa sông 
( 9 m), mặt khác tiếp tục bồi dài ra 
khơi men theo luồng chảy ở phía bắc. 
Thứ hai là mặt cắt cửa sông bị thu hẹp 
từ 500 m xuống còn 360 m do doi cát 
lấn xuống (mũi bồi B1). Chưa nói đến 
lũ, chỉ với lưu lượng trung bình sông 
Cửa Đại thôi thì sự thu hẹp này cũng 
phải dẫn đến cường hóa dòng chảy qua 
cửa và thay đổi hướng chảy xiên về 
phía nam với mức độ nhất định. Thứ 
ba, cường độ bào mòn đáy bởi dòng 
chảy ở cửa sông rất lớn, lòng sông bị 
xói mòn trên một dải dài (X9, kể từ độ 
sâu 5 m) mở luồng ra khơi thêm 500 m, 
khơi thông gờ cát vòng quanh cửa 
trong thời gian trước đó (năm 1999). 
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Trong luồng diện tích vùng có độ sâu 9 
– 10 m cũng tăng lên gấp bội.  
 Về cường độ bào mòn và dịch 
chuyển lòng sông về phía nam chúng 
tôi sẽ giới thiệu ở một tư liệu sau. Trên 
hình 4 là đồ thị địa hình đáy ở mặt cắt 
cửa sông trước và sau lũ do cơn bão số 
8 năm 1997 gây ra 3. Trước lũ, luồng 
có độ sâu lớn nhất ~6,5 m nằm về bên 
trái so với vị trí giữa sông, tức là lệch 
hơn về phía bờ Bắc, địa hình đáy thoai 
thoải ở cả hai bên luồng. Sau lũ, do hậu 

quả của cường độ xói mòn lớn, luồng 
sâu thêm (~7 m) và dịch hẳn về bên bờ 
Nam. Mức độ bào mòn đáy do lũ lên 
đến 1,5 m ở cả hai bên luồng, tuy 
nhiên tổng diện tích trên mặt cắt bị 
xói mòn ở nửa phía nam lớn gấp ba lần 
so với nửa phía bắc. Điều đó, trong 
chừng mực nhất định, thể hiện xu thế 
chung dịch chuyển cửa sông về phía 
nam do ảnh hưởng dòng sông Cửa Đại 
nói chung và dòng lũ nói riêng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hình 4: Địa hình đáy trên mặt cắt ngoài cùng Cửa Đại ngang qua mũi doi cát phía bắc 
Bottom topography on the outside transect of Cua Dai through the northern headland 

 
 Tóm lại, hiện tượng xói lở - bồi 
tụ và biến động địa hình ở vùng cửa 
sông Cửa Đại qua hai năm 1999 – 
2001 có cường độ mạnh và tính chất 
phức tạp. Bờ biển ở cả hai phía tả và 
hữu ngạn đều có các khu vực xói lở và 
bồi tụ. Độ xói mòn các bãi cạn trước 
cửa sông xảy ra phổ biến với diện tích 
lớn. Lòng sông dịch về phía nam đồng 
thời phát triển xa ra phía cửa tạo 
thuận lợi cho lưu thông qua cửa. Tổng 
diện tích vùng bồi là 166 ha và vùng 

xói là 156 ha. Trong đó phía bắc có 81 
ha bồi và     84 ha xói, phía nam có 96 
ha bồi và 72 ha xói. 

3. Về nguyên nhân và cơ chế của 
những khu xói lở - bồi tụ và biến 
đổi địa hình ở Cửa Đại 

 Trước hết cần lưu ý rằng cát là 
thành phần chủ yếu của cấu tạo vật 
liệu ở vùng Cửa Đại, vì vậy độ bền 
vững kết cấu vật liệu rất yếu, trước tác 
động thủy động lực bờ dễ bị phá vỡ 
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thành từng mảng nhỏ, đáy dễ bị xói 
mòn. 
 Tác động của sóng do gió đóng 
vai trò quan trọng nhất trong các 
nguyên nhân gây xói lở - bồi tụ ở khu 
vực Cửa Đại. Ở đây gió chính Bắc (N) 
khống chế cả về tần suất lẫn cường độ. 
Gió N xảy ra chủ yếu trong bão và các 
đợt gió mùa Đông - Bắc mạnh. Ngoài 
khơi hướng sóng trùng với hướng gió, 
vì vậy trường sóng N có ảnh hưởng lớn 
nhất lên các quá trình xói lở và bồi tụ 
tại khu vực 3. Vào thời điểm của năm 
1999, những khu vực sau đây có vị trí 
đối mặt với hướng sóng chính có thể 
gây xói lở và bồi tụ mạnh: - vệt bờ của 
doi cát và bãi cạn Bắc Cửa Đại; - vệt 
bờ Bắc và bãi cạn mũi An Lương 
(Hình 1, 2, 3). Năm 1999 xảy ra cơn 
bão mạnh mang tên ELVIS, tốc độ gió 
trên 20 m/s, tâm bão di chuyển dọc 
ven biển Miền Trung theo hướng từ 
Nam ra Bắc, đổ bộ vào Quảng Bình 
ngày 20 – 21/10/1999. Có thể hình 
dung, ở ven bờ Cửa Đại sóng N do cơn 
bão ELVIS gây ra có độ cao không 
dưới 2 m 2, sóng chắc chắn sẽ phải 
đổ (breaked) hoặc vỗ mạnh (blowed) ở 
các bãi cạn và các đoạn bờ đã nêu gây 
nên xói lở và bào mòn đáy rất mạnh, 
đồng thời tạo các khu bồi tụ lớn. 
Những hình thái địa hình bờ ở các khu 
vực mới được bồi hoặc tiếp tục lở đã 
được khảo sát và ghi nhận là những 
chứng tích thể hiện rất rõ vai trò của 
sóng vỗ bờ.  
 Sóng đổ và sóng vỗ bờ còn tạo 
nên hệ dòng chảy sóng mạnh nhưng 
biến đổi hướng rất ngẫu nhiên dưới 
ảnh hưởng muôn hình vạn trạng của 
địa hình đáy. Dòng chảy tổng hợp, 
gồm dòng chảy sóng (là thành phần 
chủ yếu), dòng chảy gió ven bờ và 
dòng triều (không mạnh ở vùng Cửa 
Đại), lôi cuốn vật liệu bị xói lên từ các 

bãi cạn (bị bào mòn) chuyển đến tích 
tụ ở những nơi khác (khu bồi tụ). 
Trong sông, lưu lượng nước sông, đặc 
biệt là khi có lũ, là nguyên nhân quan 
trọng làm biến đổi lòng sông đồng 
thời hỗ trợ đắc lực cho các quá trình 
xói - bồi do sóng ở bờ Nam cửa sông.  
       Chúng tôi chưa có dịp đi sâu 
nghiên cứu các biến động thời tiết 
quan trọng ở khu vực Cửa Đại trong 
những năm 1999 – 2001, nhưng cùng 
với những nhận định về chế độ gió và 
sóng ở đây 2, những gì có được cũng 
đủ nói lên vai trò quan trọng của bão, 
áp thấp và các đợt gió mùa Đông - Bắc 
mạnh đối với sự hình thành những 
đặc điểm xói - bồi và biến đổi địa hình 
vừa trình bày trên đây.   
 Một vấn đề rất hay là bàn về cơ 
chế hình thành vành đai cát hẹp bao 
bọc ao nước sót và mũi An Lương 
(Hình 3). Theo số liệu trung bình 
nhiều năm thì bờ Đông mũi An Lương 
được bồi tụ 1, 4, riêng trong 2 năm 
1999 – 2001 dạng bồi tụ này được thể 
hiện bởi diện tích bồi lớn bên trong ao 
nước sót (Hình 3). Còn sự hình thành 
vành đai thì sao? Ở đây có thể nghĩ 
đến cơ chế “cuốn chiếu”, tức là cơ chế 
quăng vật liệu theo hướng lực tác động 
của sóng vỗ lên bờ hay bậc thềm dốc. 
Cơ chế này đã được trình bày trong 1, 
2. Ở giai đoạn nào đó của 2 năm 1999 
– 2001 đã xảy ra bão tố (storm), 
trường sóng N vượt qua bãi cạn phía 
bắc và lòng sông sâu trước cửa, khi 
đập mạnh vào bậc thềm dốc dọc bờ 
Nam ngay phía bắc và trước mũi An 
Lương, nơi có độ sâu giảm gấp từ 2 – 3 
m xuống       0 – 1 m, sẽ tạo nên cơ 
chế quăng và tấp vật liệu cấp thời 
(short-term hurl) về hướng Nam. Có 
thể, lúc đầu vành đai còn ngập nước 
như vồng ngầm (bar), sau nông dần rồi 
nổi lên thành vành đai cát cách xa bờ 



 

 

 

23 

và bao bọc lấy một vùng nước ven bờ 
tạo thành ao nước sót. Quá trình 
quăng và tấp vật liệu được tiếp tục cho 
đến khi lặng sóng. Cùng lúc, dòng 
sông tải ra khơi một lượng lớn vật liệu 
bờ lở từ khu X2 bổ sung vào lượng vật 
liệu bị tấp lên vành đai, thúc đẩy 
nhanh quá trình tạo thành vành đai 
cát mũi An Lương. Cơ chế thủy - thạch 
động lực đó đã hằn lên trên hình thái 
địa hình tại chỗ những dấu vết thật rõ 
ràng, chúng đã được quan trắc, mô tả 
và ghi lại bằng nhiều ảnh tư liệu 1. 
Điều đáng nói là không chỉ ở đây mà 
nhiều nơi khác như bãi Bắc Cửa Đại, 
cửa Cổ Lũy (Quảng Ngãi), cửa Đà 
Rằng (Phú Yên)..., các hình ảnh tương 
tự cũng đã được ghi nhận sau những 
đợt bão tố.  
 Đoạn bờ lở X1 của doi cát Bắc 
Cửa Đại cùng với sự thu hẹp diện tích 
ao nước bên trong cũng là một biểu 
hiện tập trung của cơ chế “cuốn chiếu” 
(quăng vật liệu từ ngoài vào ao) 1, 2. 
Đoạn bờ lở mạnh phía nam cửa (X2) do 
hai nguyên nhân động lực chính, đó là 
tác động trực tiếp của sóng vỗ sau khi 
vượt qua cửa sông cùng với tác động 
vận chuyển vật liệu ra khơi của dòng 
sông (bị uốn dòng xiên về hữu ngạn).   
 
IV. KẾT LUẬN  
 
 Trong khoảng thời gian 2 năm 
(1999 – 2001) hiện tượng xói lở - bồi 
tụ và biến đổi địa hình vùng cửa sông 
Cửa Đại đã xảy ra trên những diện 
tích và cường độ lớn. Bờ Bắc và bờ 
Nam Cửa Đại, mỗi bên có một đoạn 
dài khoảng 1.000 m bị xói lở nghiêm 
trọng, biển xâm lấn đất liền của hai 
xã Cẩm An và Duy Hải 150 m. Đồng 
thời mỗi bên cũng có những khu bồi tụ 
rất quan trọng. Đuôi doi cát thôn 
Phước Trạch (xã Cẩm An) được bồi và 

kéo dài ra 140 m, ép lòng sông hẹp lại 
từ 500 m còn 360 m. Khu bồi tụ mũi 
An Lương là lớn nhất, diện tích bồi 
lên đến 50 ha, mở rộng mũi ra xa 
khoảng 1.000 m. Cửa sông dịch chuyển 
về phía nam, lòng sông sâu hơn và 
được phát triển dài ra phía khơi, luồng 
được khơi thông tiện lợi cho lưu thông 
ra vào cửa. Bức tranh thạch động lực 
đó mang tính tiêu biểu cho sự biến 
động địa hình mạnh mẽ nhất đối với 
vùng Cửa Đại. Nguyên nhân chủ yếu 
là trường sóng N được tạo nên bởi gió 
chính Bắc (trong bão và các đợt gió 
mùa mạnh) áp đảo các hướng gió khác. 
Lưu lượng nước sông trong lũ cũng 
đóng góp phần quan trọng tạo nên bức 
tranh toàn cảnh xói lở - bồi tụ và biến 
động địa hình vùng Cửa Đại. Cũng cần 
lưu ý rằng các quá trình xói lở và bồi 
tụ ở Cửa Đại mạnh mẽ nhưng luôn 
thay đổi, xen kẽ nhau (ngoại trừ quá 
trình dịch chuyển cửa sông), cho nên 
bức tranh xói - bồi trung bình nhiều 
khi không phản ánh đúng thực trạng 
biến động địa hình từng năm hay từng 
thời kỳ. Đó cũng là tính chất chung 
của bờ biển Miền Trung nước ta.  
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